
1. Mở đầu

ngày nay, để phát triển, ngoài việc tận dụng
tối đa nguồn lực bên ngoài, các quốc gia còn rất
chú trọng đến nguồn lực bên trong (nội lực). có
nhiều yếu tố cấu thành nội lực của một quốc gia,
đó là nguồn nhân lực, nguồn lực vật chất (tài
nguyên thiên nhiên, vốn v.v.) và công nghệ, trong
đó nguồn nhân lực luôn được xem là quyết định.
thật vậy, kinh nghiệm thành công của các nước
phát triển đã cho thấy vai trò then chốt của nguồn
nhân lực đối với nền kinh tế (Barro, 2001;
hanushek & Kimko, 2004; Ding & Knight, 2011
v.v.). Do đó, muốn đi lên thì phải chú trọng phát
triển nguồn nhân lực một cách toàn diện, đặc biệt
là khả năng tư duy sáng tạo, ý thức trách nhiệm
và năng lực chuyên môn. tuy nhiên, thực tế cho
thấy chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Kiên
giang còn thấp (bởi rất thiếu lực lượng lao động

có trình độ đại học và sau đại học) và chưa hợp lý
về cơ cấu (chủ yếu tập trung ở các ngành nông
nghiệp và ngư nghiệp) nên chưa đáp ứng được yêu
cầu đặt ra của nền kinh tế.

Xuất phát từ thực tế đó, bài viết được hình
thành với mục tiêu tìm kiếm giải pháp góp phần
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát
triển kinh tế ở Kiên giang với trọng tâm là đào
tạo, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân
lực. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi sử dụng
phương pháp phân tích nhân tố kết hợp với thống
kê mô tả để xử lý số liệu sơ cấp thu thập ngẫu
nhiên từ những người lao động và các nhà quản
lý ở Kiên giang cùng với số liệu thứ cấp thu thập
từ các cơ quan hữu quan.
2. Tổng quan về nguồn nhân lực của tỉnh Kiên
Giang

Kiên giang có diện tích tự nhiên là 6.346,3 km2,
dân số của tỉnh năm 2009 là 1.688.228 người và
tỷ lệ tăng dân số bình quân hằng năm giai đoạn
1999-2009 là 1,2%. Với bờ biển dài 200 km bên
cạnh các thế mạnh khác như đất đai màu mỡ,
nguồn khoáng sản dồi dào và cảnh quan xinh đẹp,
Kiên giang có tiềm năng to lớn để phát triển kinh
tế, nhất là kinh tế biển.

nhờ có điều kiện tự nhiên thuận lợi nên thu
nhập bình quân đầu người của tỉnh khá cao (năm
2009 là 1.167 uSD so với trung bình cả nước là
1.064 uSD). cơ cấu kinh tế của tỉnh năm 2009 là
nông nghiệp chiếm 44,2%, công nghiệp chiếm 24%
và dịch vụ chiếm 31,8% gDP. gần đây, nền kinh
tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng
công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông
nghiệp nhưng tốc độ còn chậm và thiếu cân đối
giữa các ngành nghề, chủ yếu tập trung vào khai
thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản trong khi
các ngành công nghiệp kỹ thuật cao chưa phát
triển, thậm chí còn chưa manh nha. hiệu quả khai
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Nguồn nhân lực đóng vai trò then
chốt đối với nền kinh tế vì một nguồn
nhân lực có chất lượng sẽ giúp khai thác
hiệu quả các nguồn lực khác, đồng thời
chủ động sáng tạo ra cũng như tiếp cận
các công nghệ hay phương pháp quản lý
hiện đại để nâng cao năng suất lao động
và làm tăng thu nhập. Tuy nhiên, thực
tế cho thấy nguồn nhân lực của tỉnh
Kiên Giang còn yếu về chất lượng và
chưa phù hợp về cơ cấu. Vì vậy, mục tiêu
của bài viết là phân tích nguyên nhân
của các hạn chế này và từ đó đề xuất
giải pháp nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực cho phát triển kinh tế bền vững
ở Kiên Giang nhằm tránh bị lệ thuộc vào
nguồn tài nguyên tự nhiên để rồi gặp bế
tắc trong tương lai.
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thác các tiềm năng của tỉnh còn thấp, chủ yếu là
phát triển theo chiều rộng nên đã lãng phí nguồn
tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên biển
và tài nguyên du lịch. nền kinh tế tuy tăng trưởng
khá nhưng kém bền vững bởi quá lệ thuộc vào tự
nhiên. Đặc biệt, ngành thủy sản - ngành kinh tế
mũi nhọn của tỉnh - đang gặp thách thức gay gắt
do nguồn lợi suy giảm vì khai thác bừa bãi.

các hạn chế trên bắt nguồn từ vấn đề chất
lượng nguồn nhân lực. Là tỉnh thuần nông nên
phần lớn lực lượng lao động có trình độ học vấn,
trình độ chuyên môn thấp và năng lực tư duy sáng
tạo còn hạn chế nên thiếu tính đột phá. tiến trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi một lực
lượng lao động có trình độ nhưng hệ thống giáo
dục - đào tạo lại yếu trong khi tỉnh chưa đủ sức
thu hút người giỏi từ trong và ngoài nước nên tỷ
lệ lao động qua đào tạo còn thấp (chỉ chiếm 25,9%
tổng số lao động năm 2009). Bên cạnh đó, tư duy
dựa dẫm vào nguồn tài nguyên tự nhiên còn khá
phổ biến ở cấp độ vĩ mô (quản lý nhà nước), vi mô
(doanh nghiệp) cũng như bản thân người dân nên
vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bị xem
nhẹ hay được thực hiện một cách qua loa, thiếu
chiều sâu.

thật vậy, trong thời gian qua, mặc dù chất
lượng nguồn nhân lực của tỉnh có chuyển biến tích
cực nhưng không đáng kể, nhất là đối với lực
lượng lao động có trình độ đại học và sau đại học.
Bảng 1 cho thấy số lao động có trình độ sau đại
học của tỉnh năm 2009 là 379 người, tăng 33 người
so với năm 2008 (xấp xỉ 9,5%) và tăng 37 người
so với năm 2007 (10,8%). Số lao động có trình độ
đại học, cao đẳng năm 2009 là 33.063 người, tăng
695 người so với năm 2008 (2,1%) và tăng 1.306
người so với với năm 2007 (4,1%). Đặc biệt, số lao
động có trình độ cao và trung bình (sau đại học,
đại học, cao đẳng và trung cấp) chiếm tỷ trọng
ngày càng thấp trong tổng số lao động đã qua đào
tạo trong khi số lao động có trình độ thấp (đào

tạo nghề ngắn hạn) lại có xu hướng tăng. hơn
nữa, vào năm 2007, cứ 1.000 lao động đang làm
việc thì chỉ có 0,4 lao động có trình độ sau đại học;
37,16 lao động có trình độ đại học, cao đẳng; 29,12
lao động có trình độ trung cấp và 135,17 lao động
được đào tạo nghề ngắn hạn. Số liệu tương ứng
năm 2009 là 0,43; 37,76; 32,57 và 188,24 cho thấy
chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh là khá thấp
nhưng lại chậm cải thiện (tân, 2011).

nếu cứ để các hiện tượng trên tiếp diễn mà
không kịp thời khắc phục thì nền kinh tế của tỉnh
sẽ gặp bế tắc vì chỉ đơn thuần sử dụng lực lượng
lao động giản đơn để khai thác nguồn lợi tự nhiên
thì không những không tạo ra nền tảng bền vững
cho phát triển kinh tế mà còn có thể bị rơi vào
“bẫy nghèo” một khi đã cạn nguồn tài nguyên, như
các nghiên cứu về “lời nguyền tài nguyên” đã chỉ
rõ (Sachs & Warner, 2001; andersen & aslaken,
2008; Williams, 2011 v.v.).
3. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực ở Kiên Giang

Bảng 2. Cơ sở giáo dục và học sinh ở Kiên Giang
(2007-2009)

Nguồn: Cục Thống kê Kiên Giang; Niên giám thống kê
2009.

nhìn chung, hệ thống giáo dục - đào tạo của
tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của nền
kinh tế. thật vậy, Bảng 2 cho thấy trong thời gian
gần đây mặc dù số trường phổ thông có tăng
nhưng số học sinh phổ thông tính trên 1 vạn dân
lại giảm đồng thời với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp

Trình độ
2007 2008 2009

Số người Tỷ trọng (%) Số người Tỷ trọng (%) Số người Tỷ trọng (%)

Trên đại học 342 0,2 346 0,2 379 0,2

Đại học, cao đẳng 31.757 18,4 32.368 16,4 33.063 14,6

Trung cấp 24.889 14,4 26.607 13,4 28.515 12,6

Đào tạo nghề ngắn hạn 115.526 67,0 137.926 70,0 164.818 73,6

Tổng số 172.514 100,0 197.247 100,0 226.775 100,0

Bảng 1. Thống kê lao động đã qua đào tạo ở Kiên Giang (2007-2009)

Nguồn: Báo cáo Chương trình phát triển nguồn nhân lực của UBND tỉnh Kiên Giang.

Tiêu chí 2007 2008 2009

Số trường phổ thông 492 506 513

Số học sinh phổ thông
trên 1 vạn dân

1.772 1.766 1.723

Tỷ lệ học sinh trung
học phổ thông tốt
nghiệp (%)

73,92 75,99 59,38
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phổ thông trung học. Do học sinh phổ thông là
nguồn bổ sung quan trọng nhất cho lực lượng lao
động có trình độ trong tương lai nên đây là yếu
kém cơ bản cần nhanh chóng khắc phục.

Bên cạnh đó, Bảng 3 còn cho thấy, đối với hệ
trung cấp và đào tạo nghề, số sinh viên được tuyển
mới và tốt nghiệp đều tăng trong giai đoạn 2007–
2009; tỷ lệ giữa số sinh viên tốt nghiệp và được
tuyển mới hằng năm là khá cao. ngược lại, tỷ lệ
giữa số sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng và
số được tuyển mới hằng năm lại rất thấp, thậm
chí là không đáng kể nếu so với dân số của tỉnh,
mặc dù chất lượng của loại hình đào tạo liên kết
tại địa phương chưa được như mong muốn. 

Không chỉ số lượng mà chất lượng sinh viên
tốt nghiệp của tỉnh cũng còn hạn chế. Để đánh
giá vấn đề một cách toàn diện hơn, chúng tôi tiến
hành phỏng vấn ngẫu nhiên 137 sinh viên tốt
nghiệp đại học đang làm việc tại Kiên giang. Kết
quả cho thấy không có sinh viên tốt nghiệp loại
xuất sắc, có 3 giỏi (chiếm 2,2%), 63 khá (46%) và
71 trung bình (51,8%). Kết quả này cho thấy Kiên
giang đang thiếu lực lượng lao động giỏi một cách
gay gắt. 

các phân tích trên cho phép khẳng định là lực
lượng lao động của tỉnh còn khá khiếm khuyết. Để
nhận dạng rõ các khiếm khuyết đó, chúng tôi đã
phỏng vấn ngẫu nhiên 91 nhà quản lý ở các doanh
nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Kiên giang. Phương pháp phân tích nhân tố  cho
thấy kết quả về các yếu tố cấu thành nên sự khiếm
khuyết của số lao động được khảo sát như sau:

F1 = 0,199giaiQuYetVanDe +
0,170nhaYBen + 0,167LaMViecDocLaP +
0,207chuYennghieP + 0,264aPLuc +
0,282ganBo + 0,131trachnhieM

F2 = 0,355thichnghi + 0,298giaotieP +
0,294chuYenMon + 0,442hocLuc

F3 = 0,542cautien + 0,567hochoi 
theo các nhà quản lý, tinh thần ham học hỏi

(hochoi), tinh thần cầu tiến (cautien) và
năng lực học tập để nâng cao trình độ (hocLuc)
là các khiếm khuyết lớn nhất của số lao động được
khảo sát. Bên cạnh đó là khả năng thích nghi với
công việc (thichnghi), kỹ năng giao tiếp
(giaotieP), trình độ chuyên môn (chuYenMon),
ý thức gắn bó lâu dài (ganBo) và khả năng chịu
được áp lực công việc (aPLuc), trong khi các
khiếm khuyết về tinh thần trách nhiệm
(trachnhieM), khả năng làm việc độc lập
(LaMViecDocLaP) v.v. được cho là ít quan
trọng. Việc người lao động không có tinh thần cầu
tiến, ít ham học hỏi, không chịu được áp lực cao
hay không có ý định gắn bó lâu dài sẽ ảnh hưởng
rất lớn đến chất lượng lao động trong dài hạn của
tỉnh vì hệ quả của thực tế này là năng lực làm
việc của lực lượng lao động sẽ không cao mà lại
rất dễ biến động nên khó thực thi các chiến lược
đào tạo dài hạn.

Không chỉ đối với người lao động, đội ngũ các
nhà quản lý của tỉnh cũng còn hạn chế. Kết quả
khảo sát ngẫu nhiên 89 nhà quản lý (bao gồm 44
nhà quản lý trong khối hành chính sự nghiệp và
45 nhà quản lý doanh nghiệp) cho thấy, trong
khối hành chính sự nghiệp, chỉ có 3 người quản
lý có trình độ sau đại học (chiếm 6,8%), 38 người
có trình độ đại học (86,4%), 2 người trình độ cao
đẳng (4,5%) và 1 người có trình độ trung cấp
(2,3%). Ở các doanh nghiệp, chỉ có 1 người có trình
độ sau đại học (2,2%), 33 người có trình độ đại học
(73,3%), 3 người có trình độ cao đẳng (6,7%), 4
người có trình độ trung cấp (8,9%) và 4 người
không học trường lớp chính quy nào (8,9%).

thực tế trên cho thấy công tác đào tạo nguồn
nhân lực cho phát triển kinh tế ở Kiên giang chưa
được thực hiện một cách có hiệu quả mặc dù trong
thời gian qua tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính

Hệ đào tạo
2007 2008 2009

Tuyển mới Tốt nghiệp Tuyển mới Tốt nghiệp Tuyển mới Tốt nghiệp

Đại học* 1.316 276 1.841 542 2.300 935

Cao đẳng 1.404 642 1.574 716 2.256 782

Trung cấp 1.999 1.422 3.431 2.291 2.514 2.545

Đào tạo nghề 19.769 20.036 22.400 22.135 26.892 26.447

Bảng 3. Thống kê số lượng sinh viên của tỉnh Kiên Giang (2007-2009)

Ghi chú: (*) Đào tạo liên kết tại địa phương.

Nguồn: Báo cáo của Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang.
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sách về đào tạo nguồn nhân lực kể cả trong và
ngoài nước (như Kế hoạch 23/Kh-uBnD ngày
9/5/2006 về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ
sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2006-2015;
nghị quyết 44/2007/nQ-hĐnD ngày 1/7/2007 của
hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình phát
triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên giang đến 2020;
Kế hoạch 42/Kh-uBnD ngày 19/7/2007 về phát
triển giáo dục và đào tạo đến năm 2010 và định
hướng đến năm 2015; Quyết định 1381/QĐ-uBnD
ngày 2/8/2007 phê duyệt Đề án đào tạo bồi dưỡng
giáo viên dạy nghề đến năm 2010; Quyết định
34/2007/QĐ uBnD ngày 17/8/2007 về việc ban
hành chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh
Kiên giang đến năm 2020; Kế hoạch 50/Kh-
uBnD ngày 21/7/2008 về đào tạo 50 thạc sĩ, tiến
sĩ và 200 cán bộ nguồn lãnh đạo quản lý tỉnh Kiên
giang giai đoạn 2008-2015; Quyết định 621/QĐ-
uBnD ngày 17/3/2008 về ban hành Danh mục các
ngành nghề ưu tiên đào tạo và thu hút nguồn
nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát
triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên giang; Quyết định
1726/QĐ-uBnD ngày 16/7/2009 thiết lập Ban điều
hành kế hoạch số 23/Kh-uBnD về đào tạo nguồn
nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài v.v.).

nguyên nhân của hạn chế trên là do nhận thức
về tầm quan trọng có tính chiến lược của công tác
đào tạo nguồn nhân lực của lãnh đạo tỉnh chưa
sâu sắc nên nguồn lực con người và vật chất dành
cho hoạt động đào tạo còn hạn chế và không được
sử dụng một cách hợp lý. trong thời gian tới, tỉnh
cần xây dựng và thực thi tốt chính sách đào tạo
nguồn nhân lực kết hợp với thu hút và sử dụng
hợp lý đội ngũ lao động có trình độ để khai thác
hiệu quả nhất tiềm năng dồi dào của tỉnh.
4. Thực trạng thu hút nguồn nhân lực có chất
lượng ở Kiên Giang 

Bên cạnh đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có
chất lượng cũng rất quan trọng đối với Kiên
giang. trên phương diện này, yếu tố quyết định
là tư duy của người lãnh đạo. nếu nhận thức đúng
giá trị của nguồn nhân lực thì người lãnh đạo sẽ
thực sự quý trọng tài năng nên sẽ thu hút được
người tài.

nhận thấy tầm quan trọng của nguồn nhân lực
đối với phát triển kinh tế nên trong thời gian qua
tỉnh Kiên giang đã có chính sách thu hút nguồn
nhân lực có trình độ. cụ thể là:
(i) Quyết định số 12/2007/QĐ-uBnD ngày

06/02/2007 của uBnD tỉnh Kiên giang về việc hỗ
trợ cho giáo sư 20 triệu đồng, phó giáo sư 15 triệu

đồng, tiến sĩ 20 triệu, thạc sĩ 10 triệu đồng và hỗ
trợ 3 triệu đồng cho sinh viên loại giỏi trong và
ngoài tỉnh, 2 triệu đồng cho sinh viên loại khá và
1 triệu đồng cho loại trung bình.
(ii) Quyết định số 12/2009/QĐ-uBnD ngày

18/2/2009 của uBnD tỉnh Kiên giang về việc mức
chi hỗ trợ và thu hút nguồn nhân lực như sau: (a)
nếu có bằng thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp ii
được hỗ trợ ban đầu 20 triệu đồng; (b) người có
học hàm, học vị là giáo sư, tiến sĩ về giảng dạy
tại các trường đại học, cao đẳng của tỉnh đúng
theo các chuyên ngành đang thiếu được hỗ trợ ban
đầu là 30 triệu đồng.

Mặc dù có quan tâm thu hút người có trình độ
nhưng chính sách thu hút của tỉnh lại thiếu hấp
dẫn vì chỉ chú trọng đến đãi ngộ vật chất trước
mắt (mặc dù chưa thật sự thỏa đáng) mà không
quan tâm đến các yếu tố khác có ảnh hưởng đến
quyết định chọn lựa công việc của người lao động.
Bên cạnh đó, các chính sách này vẫn còn mang
nặng tư duy ban phát mà chưa xuất phát từ quan
điểm cởi mở, tha thiết muốn có một lực lượng lao
động có năng lực để phục vụ cho địa phương.
người có năng lực thực sự thường thích tự do và
rất thận trọng khi đưa ra quyết định có liên quan
đến nghề nghiệp thông qua các câu hỏi như: Làm
gì? công việc có phù hợp không? Môi trường làm
việc có tốt không? có triển vọng thăng tiến
không? Điều kiện sống và sinh hoạt như thế nào?
Văn hóa tổ chức ra sao? ... rõ ràng, chính sách
thu hút nguồn nhân lực của tỉnh không trả lời
thỏa đáng các câu hỏi này. Do đó, ít ai lại mạo
hiểm đến làm việc ở Kiên giang vì không rõ tương
lai sẽ ra sao trong khi tiền hỗ trợ ban đầu do phải
trang trải chi phí cho cuộc sống theo thời gian rồi
cũng sẽ vơi dần và cơ hội ở những nơi khác sẽ
mất. thực tế này được minh chứng bởi số liệu
trong Bảng 4.

Bảng 4. Thực trạng thu hút nguồn nhân lực 
ở Kiên Giang (2007–2009)

Nguồn: Kết quả khảo sát đối với 91 đơn vị sử dụng lao
động trong tỉnh Kiên Giang.

Xuất thân

Số lượng phân theo trình độ

Trung
cấp

Cao
đẳng

Đại
học

Thạc
sĩ

Tiến
só`

Trong tỉnh 206 122 194 3 6

Ngoài tỉnh 12 23 55 0 0

Tổng cộng 218 145 249 3 6
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Bảng 4 cho thấy, trong 3 năm 2007–2009, 91
đơn vị được khảo sát đã tuyển dụng 218 sinh viên
trung cấp, trong đó có 206 trong tỉnh và 12 ngoài
tỉnh; 145 sinh viên cao đẳng với 122 trong tỉnh
và 23 ngoài tỉnh; 249 sinh viên đại học với 194
trong tỉnh và 55 ngoài tỉnh; 3 thạc sĩ và 6 tiến sĩ
từ trong tỉnh. Đáng chú ý là các đơn vị nói trên
không tuyển dụng được người có trình độ thạc sĩ
và tiến sĩ từ ngoài tỉnh. hạn chế trên chỉ có thể
được khắc phục khi hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng
đến quyết định chọn lựa nơi làm việc của người
lao động. Để làm rõ vấn đề, chúng tôi tiến hành
khảo sát ngẫu nhiên 144 lao động tốt nghiệp đại
học và phương pháp phân tích nhân tố cho thấy
tầm quan trọng của các yếu tố được quan tâm khi
chọn lựa nơi làm việc là như sau:

F1 = 0,163thunhaPcao + 0,335cVonDinh
+ 0,335Dungnghe + 0,289nangcaotrin-
hDo + 0,344Moitruongtot

F2 = 0,284DeXinViec + 0,275Danhtieng +
0,447gangiaDinh + 0,471thangtien

Kết quả trên cho thấy cơ hội thăng tiến
(thangtien) có tác động mạnh nhất đến quyết
định lựa chọn nơi làm việc, kế đến là gần gia đình
(gangiaDinh), môi trường làm việc tốt
(Moitruongtot) v.v.. tác động yếu nhất đến
quyết định lựa chọn nơi làm việc là dễ xin việc
(DeXinViec), danh tiếng của đơn vị
(Danhtieng) và thu nhập cao lúc ban đầu
(thunhaPcao). 

như ta biết, nếu có cơ hội gần gia đình, được
làm việc trong môi trường tốt, đúng ngành nghề
và có cơ hội thăng tiến thì công việc sẽ trở nên
hấp dẫn nên thu hút được người lao động có trình
độ. Vì vậy, tỉnh cần phải quan tâm đến các khía
cạnh này.
5. Giải pháp

các phân tích trên cho thấy giải pháp mang
tính đột phá để nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực là cấp lãnh đạo cần nhận thức đúng vai trò
then chốt của nguồn nhân lực đối với quá trình
phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh đó, cần xóa
bỏ tâm lý ỷ lại vào tài nguyên tự nhiên. Một trong
những cách để làm điều đó là đánh thuế sử dụng
tài nguyên nhằm hình thành ý thức bảo vệ và sử
dụng hợp lý nguồn tài nguyên tự nhiên. Số thuế
thu được nên được sử dụng để phát triển hệ thống
giáo dục - đào tạo và các ngành sản xuất có hàm
lượng kỹ thuật cao nhằm đảm bảo cho sự phát

triển bền vững của nền kinh tế trong tương lai.
ngoài ra, cũng cần chú ý đến các khía cạnh đào
tạo, thu hút và sử dụng lao động.

Về đào tạo

- tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng
mạng lưới cơ sở giáo dục - đào tạo: Bên cạnh việc
củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục
phổ thông để khắc phục các nhược điểm vừa nêu,
tỉnh có thể xem xét thành lập trường Đại học
Kiên giang theo hướng trường đa ngành và có
chất lượng; đầu tư mở rộng và nâng cấp các trường
cao đẳng cộng đồng, cao đẳng Y tế và cao đẳng
Kinh tế - Kỹ thuật. 

- Xã hội hóa giáo dục: Một vấn đề thường gặp
trong thực tế là nguồn kinh phí dành của nhà
nước dành cho giáo dục - đào tạo luôn bị hạn chế.
Do đó, việc xã hội hóa công tác này là rất cần
thiết. Để có thể làm tốt điều đó, tỉnh cần thực thi
các chính sách hỗ trợ các cơ sở giáo dục ngoài
công lập và tạo điều kiện thuận lợi để nhiều người
tham gia thành lập trường theo quy hoạch chung
của nhà nước về số lượng và chất lượng.

- Xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi chuyên môn
và có đạo đức tốt: tỉnh cần có chính sách khuyến
khích học tập nâng cao trình độ đối với đội ngũ
nhà giáo thông qua chế độ đãi ngộ xứng đáng vì
các nhà giáo chính là người trực tiếp trang bị kiến
thức chuyên môn lẫn đạo đức cho người lao động.

Về thu hút 

như đã phân tích, yếu tố quan trọng nhất có
tính chất quyết định đến việc thu hút nguồn nhân
lực có trình độ chính là tư duy của người lãnh đạo.
Do đó, cấp lãnh đạo cần lưu ý các giải pháp cụ thể
như: 

- tạo môi trường làm việc thuận lợi, cởi mở và
thông thoáng cho người lao động. cụ thể là đảm
bảo điều kiện làm việc tốt, quyền tự chủ cao trong
công việc (nhưng phải tuân thủ đúng nguyên tắc),
đảm bảo có cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người
lao động.

- trọng dụng người tài, tôn trọng năng lực cá
nhân và quan tâm phát triển tài năng của thế hệ
trẻ, đồng thời loại trừ các quan điểm cục bộ trong
bố trí và sử dụng lao động. 

- Quan tâm phát hiện các sinh viên giỏi của
tỉnh. Đối với các sinh viên giỏi, có thể ưu tiên tiếp
tục đầu tư cho học thạc sĩ, tiến sĩ ở trong và ngoài
nước. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ về tài chính,
cần có chính sách hỗ trợ về vật chất, tinh thần
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khác như xây dựng ký túc xá sinh viên của tỉnh
hay hè, tết có xe đưa đón về quê để tạo mối quan
hệ gắn bó và tình yêu quê hương. 

Về sử dụng

Đào tạo và thu hút được nguồn nhân lực có chất
lượng là rất khó khăn, nhưng nếu không sử dụng
hợp lý thì người lao động cũng sẽ tìm đến nơi khác
có chế độ đãi ngộ tốt hơn. Do đó, trong sử dụng
lao động, cần chú trọng đến các khía cạnh sau:

- có cơ chế tiếp nhận và phân công công tác
phù hợp với ngành nghề được đào tạo; đề bạt, bổ
nhiệm người có năng lực phù hợp với yêu cầu của
công việc. 

- tinh giản biên chế để lựa chọn được người có
năng lực kết hợp với các giải pháp như tổ chức thi
tuyển hay ứng cử vào các vị trí chủ chốt. 

- thường xuyên đánh giá chất lượng công việc
để kịp thời phát hiện các khiếm khuyết của người
lao động để thay thế, đào tạo lại hay bổ sung kiến
thức chuyên môn.

- thay thế hình thức quản lý nhân viên theo
giờ làm việc không còn phù hợp với thực tiễn năng
động ngày nay bằng hình thức quản lý theo hiệu
quả công việc để kích thích người lao động phát
huy tối đa năng lực của mình.

6. Kết luận

Để phát triển bền vững thì không cách nào
khác là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
một cách toàn diện. cũng giống như nhiều địa
phương khác ở Đồng bằng sông cửu Long, Kiên
giang có nguồn tài nguyên tự nhiên giàu có để
mang lại thu nhập cao cho người dân nhưng phải
đối mặt với thực tế là nền kinh tế của tỉnh tuy có
tăng trưởng nhưng lại kém bền vững bởi quá lệ
thuộc vào tự nhiên. nhận thấy điều này nên trong
thời gian qua tỉnh đã cố gắng tìm kiếm giải pháp
để khắc phục các nhược điểm đó.

tuy nhiên, các chính sách mà tỉnh áp dụng
chưa thực sự hiệu quả nên tỷ lệ học sinh phổ
thông tốt nghiệp giảm, lực lượng lao động có trình
độ cao còn ít, cơ cấu lực lượng lao động không hợp
lý v.v. do thiếu sự quan tâm ở cả cấp độ vĩ mô
(chính quyền địa phương) và vi mô (người dân).
hơn nữa, do nền kinh tế của tỉnh còn quá tập
trung vào nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản
và sản xuất xi măng nên số sinh viên tốt nghiệp
của tỉnh ít có động cơ trở về làm việc tại địa
phương. Bên cạnh đó, chính sách thu hút nguồn
nhân lực có trình độ của tỉnh cũng không thành

công vì chưa đáp ứng được yêu cầu của người có
năng lực thực sự.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của
tỉnh, bài viết đề xuất các giải pháp cụ thể là xóa
bỏ tâm lý dựa dẫm vào tài nguyên tự nhiên, người
lãnh đạo cần nhận thức đúng tầm quan trọng của
nguồn nhân lực, đầu tư phát triển cơ sở vật chất
giáo dục - đào tạo và đội ngũ giáo viên, tạo môi
trường thông thoáng để người lao động làm việc
hiệu quả, áp dụng hình thức thi tuyển hay ứng cử
vào các chức danh chủ chốt, thường xuyên đánh
giá chất lượng nguồn nhân lực để có biện pháp
điều chỉnh phù hợp, áp dụng phương thức quản lý
lao động theo hiệu quả công việc thay cho phương
pháp quản lý theo thời gian làm việc v.v.. các giải
pháp trên, nếu được thực hiện tốt, sẽ góp phần
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đảm bảo
phát triển nền kinh tế của tỉnh một cách bền
vöõngn
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